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QUY ĐỊNH

Quản lý xây dựng trong khu quy hoạch dân cư Thạnh Phú

thuộc xã Tân Bình và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/2007/QĐ-UBND
ngày 09/02/2007 của UBND huyện Vĩnh Cửu)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Quy định quản lý xây dựng này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, bảo vệ và sử dụng công trình theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Thạnh Phú thuộc xã Tân Bình và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 5498/QÑ.CT.UBT, ngày 12/11/2004.

Điều 2.

Bản Quy định này được sửa đổi, điều chỉnh khi đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Thạnh Phú thuộc xã Tân Bình và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

Điều 3.

Doanh nghiệp tư nhân Khải Phàm là đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ thực hiện việc quản lý xây dựng tại khu dân cư Thạnh Phú thuộc xã Tân Bình và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng với các ban ngành theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện quản lý xây dựng và báo cáo ngành chức năng có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ.

Điều 4 .

Ngoài những quy định đã ghi trong bản Quy định này, việc quản lý xây dựng trong khu vực thuộc phạm vi quy hoạch khu dân cư Thạnh Phú thuộc xã Tân Bình và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu còn phải tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn xây dựng và pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phạm vi áp dụng, quản lý xây dựng quy hoạch khu vực thiết kế thuộc xã Tân Bình và xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo quy 

hoạch chung đô thị Thạnh Phú thì khu vực này sẽ là khu dân cư số 2, ở vị trí phía Tây Nam của đô thị, có phạm vi giới hạn khu đất như sau:

  - Phía Đoâng giáp khu ở số 1;

  - Phía Tây giáp đường tỉnh ĐT 768;

  - Phía Nam giáp khu đất dự trữ phát triển đô thị;

  - Phía Bắc giáp khu dân cư số 3 của đô thị;

Quy mô 64 ha, được phân thành các khu chức năng với cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng quy hoạch sử dụng đất toàn khu 64 ha

	TT
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nhà ở   
	28,56
	44,39

	2
	Đất công trình công cộng 
	8,99
	14,05

	3
	Đất công viên cây xanh
	5,11
	7,95

	4
	Đất giao thông
	21,34
	33,61

	
	Cộng
	64,00
	100,00


Bảng tổng hợp đất xây dựng nhà ở:

	STT
	Loại nhà ở
	Diện tích đất (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Số căn hộ

	1
	Nhà liên kế sân vườn 2 tầng
	4,91
	17,19
	465

	2
	Nhà liên kế sân vườn 1 tầng
	11,98
	41,95
	1.362

	3
	Nhà liên kế không sân vườn 1 tầng
	1,78
	6,23
	219

	4
	Nhà vườn
	3,12
	10,92
	142

	5
	Ký túc xá công nhân 
	2,72
	9,52
	240

	6
	Nhà tái định cư
	4,05
	14,18
	438

	
	Cộng
	28,56
	100,0
	2.866


Điều 6 . Kích thước các lô đất và mẫu nhà

A. Bố trí các thể loại nhà ở gồm: Nhà liên kế, nhà vườn, ký túc xá công nhân:

1. Nhà liên kế: 

Diện tích lô đất một hộ gia đình khoảng 75-100 m2. Các lô ở góc đường có diện tích từ 100-150m2. Chia làm 3 loại:

- Nhà liên kế sân vườn 2 tầng: Bố trí dọc các trục đường phố chính và phố chợ. Kích thước lô đất 5m x 20m, 5m x18m. Các lô ở góc đường có chiều 


rộng 8 - 10 m, xây dựng nhà liên kế có hình thức “Biệt thự phố” để tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan tại các giao lộ.  

- Nhà liên kế sân vườn 1 tầng: Bố trí dọc đường nội bộ. Kích thước lô đất 5m x 18m.

- Nhà liên kế không sân vườn 1 tầng: bố trí dọc đường nội bộ, trong cụm B và D. Kích thước lô đất 5m x 15m. 

 2. Nhà vườn: 

Diện tích lô đất một hộ gia đình khoảng 180 - 250m2. Chiều cao từ 1 đến 2 tầng. Bố trí chủ yếu lùi về phía sau các trục đường chính trong cụm C và G.   

3. Ký túc xá công nhân: 

Bố trí tại cụm E. Có hình thức nhà chung cư 3 tầng. Diện tích đất khu ký túc xá công nhân là 2,72 ha, chiếm khoảng 10% diện tích đất ở toàn khu.

4. Nhà tái định cư

Bố trí khu nhà tái định cư tại cụm C và cụm E cho người dân sống tại khu vực quy hoạch. Hình thức nhà ở là nhà liên kế, kích thước lô 5m x 18m, 4m x18m. 

B. Quy định mẫu nhà:

1/ Theo dự án quy hoạch khu ở thuộc cấp đô thị do đó các nhà có mặt tiền tiếp giáp với trục đường có tối thiểu 2 tầng (1 trệt, 1 lầu), có sân thượng.

2/ Chiều cao tầng trệt là 3,9m các tầng lầu mỗi tầng có chiều cao 3,4m, chiều cao mái che thang là 2,4m.

3/ Đây là khu dân cư với hình thức dạng nhà phố, ngoài ra nhằm tạo bộ mặt cảnh quan cho khu ở, cho phép xây dựng nhà biệt thự. Việc xây dựng theo hình thức chủ đầu tư là DNTN Khải Phàm tổ chức xây dựng đồng loạt theo quy định chung (theo mẫu thống nhất). Việc thay đổi loại hình xây dựng nhà khác với quy hoạch cần phải được UBND tỉnh cho phép. Việc thay đổi phải đạt mục tiêu mỹ quan, trật tự và theo mẫu thống nhất.

4/ Mặt đứng nhà chọn theo mẫu đã thống nhất.

5/ Mặt tiền các lô phải đồng phẳng với nhau, ban công chỉ được phép đưa ra 1,4m đối với đường lộ giới 28m và 1,2m đối với đường có lộ giới > 14m – 28m <

6/ Các lô đất có chiều dài lớn (20m ->2m), để đảm bảo thông thoáng và lấy sáng cho từng căn hộ, mặt bằng nhà cho phép thiết kế có giếng trời trong nhà hoặc chừa sân trời phía sau.

7/ Chỉ giới xây dựng phải trùng với chỉ giới đường đỏ. Móng của công trình không được đưa ra khỏi chỉ giới đường đỏ.

8/ Khu đất thiết kế quy hoạch được chia ra làm các khu chức năng sau đây (kèm theo bản vẽ phân lô đã được duyệt).

Điều 7.

1. Khu nhà ở:

Khu nhà ở có diện tích 285.600m2 gồm các loại nhà kế sân vườn, nhà liên kế không có sân vườn, nhà ở sân vườn, nhà tái định cư, ký túc xá công nhân bố trí trong các lô đất có ký hiệu là A – B – C – D – E – F – G :

Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng nhà ở được quy định ở bảng 2.

2. Việc quản lý xây dựng được quy định như sau:

2.1. Đối với nhà liên kế sân vườn 2 tầng

- Tầng cao công trình: 2 tầng 

- Chỉ giới xây dựng: Cách lộ giới 0m

- Cổng, tường rào: Cao 2m (Diện tích phần xây tường đặt chỉ chiếm 30% mảng tường rào).

- Khoảng lùi sân trước: 3m;

- Khoảng lùi sân sau: 1m;

- Bố trí cây cảnh hài hòa, hợp lý;

- Thông thống vệ sinh môi trường; 

- Về kiến trúc: Đaûm bảo đúng các quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở đã ban hành. Chiều cao tầng 1 là 3,9m, các tầng còn lại cao 3,4m, chiều cao mái che thang là 2,4m. Cao độ nền chuẩn trong khu quy hoạch cao hơn vỉa hè 30cm;

- Màu sắc: Không sử dụng màu tối mà sử dụng những màu sáng nhạt làm tăng vẻ mỹ quan cho toàn khu quy hoạch;

- Quy định không được xây dựng các mái nhà có chóp nhọn. Kết cấu nhà kiên cố, khung cột sàn BTCT có kết hôp với gạch, gỗ, vật liệu kim loại nhẹ và kính.

2.2. Đối với nhà liên kế sân vườn 1 tầng

- Tầng cao công trình: 1 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Cách lộ giới 0m;

- Khoảng lùi sân trước: 2m;

- Khoảng lùi sân sau: 1m;

- Bố trí cây cảnh hài hòa, hợp lý;
- Thông thoáng vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo đúng các quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở đã ban hành. Cao độ nền chuẩn trong khu quy hoạch cao hơn vỉa hè 30cm;

- Màu sắc: Không sử dụng màu tối, mà sử dụng những màu sáng nhạt, làm tăng vẽ mỹ quan cho toàn khu quy hoạch;

- Quy định không được xây dựng các mái nhà có chóp nhọn. Kết cấu nhà bán kiên cố, khung cột BTCT có kết hợp với gạch, gỗ, vật liệu kim loại nhẹ và kính;

2.3. Đối với nhà liên kế không sân 

- Tầng cao công trình: 1 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Cách lộ giới 0m;

 - Khoảng lùi sân trước: 1m;

- Khoảng lùi sân sau: 1m;

- Thông thoáng vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo đúng các quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở đã ban hành. Cao độ nền chuẩn trong khu quy hoạch cao hơn vỉa hè 30cm;

 - Màu sắc: Không sử dụng màu tối, mà sử dụng những màu sáng nhạt, làm tăng vẽ mỹ quan cho toàn khu quy hoạch;

 - Kết cấu nhà bán kiên cố, khung cột BTCT có kết hợp với gạch, gỗ, vật liệu kim loại nhẹ và kính.

 2.4. Đối với nhà vườn:

- Tầng cao công trình: 2 tầng; 

- Chỉ giới xây dựng: Cách lộ giới 4m;

- Khoảng lùi sân trước: 4m;

- Khoảng lùi sân sau: 3m;

 - Cổng, tường rào cao 2,5m (diện tích phần xây tường đặt chỉ chiếm 30% mảng tường rào);

 - Bố trí cây cảnh hài hòa, hợp lý; 

- Thông thoáng vệ sinh môi trường;

- Về kiến trúc: Đảm bảo đúng các quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở đã ban hành. Chiều cao tầng 1 là 3m, tầng lửng 2,4m, tầng lầu cao 3,4m, mái cao 3m. Cao độ nền chuẩn trong khu quy hoạch cao hơn vỉa hè 45cm;

- Màu sắc: Không sử dụng màu tối, mà sử dụng những màu sáng nhạt, làm tăng vẻ mỹ quan cho toàn khu quy hoạch.

3. Đối với các công trình thương mại dịch vụ:

3.1. Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp bố trí tại ngã tư của hai trục đường chính và dọc theo trục chính ngang Đông Tây, và hai bên lối vào trục chính ngang Đông Tây từ phía đường ĐT 768. Diện tích đất bố trí các công trình thương mại dịch vụ là 4,62 ha;

3.2. Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng công trình thương mại dịch vụ được quy định ở bảng 3.

 4. Đối với các công trình phục vụ công cộng:

4.1. Các công trình phục vụ công cộng được xây dựng trong khu nhà ở Thạnh Phú bao gồm:

- Trường cấp I: Diện tích đất 1,2 ha, quy mô khoảng 1200 học sinh, bố trí cạnh công viên cây xanh trong cụm F về phía Đông - Bắc của khu đất quy hoạch.

- Trường cấp II: Diện tích đất 1 ha, quy mô khoảng 1000 học sinh, bố trí cạnh công viên cây xanh trong cụm F về phía Đông Bắc của khu quy hoạch.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: Diện tích đất 0,7 ha, quy mô khoảng 600 học sinh, bố trí cạnh công viên cây xanh trong cụm G về phía Tây Bắc của khu quy hoạch.

- Công trình hành chính 0,12 ha, công trình y tế 0,16 ha, bưu điện 0,17 ha, câu lạc bộ văn hóa 1,01 ha bố trí tại ngã tư trục đường chính Nam Bắc, Đông Tây.

4.2. Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng công trình phục vụ công cộng được quy định ở bảng 4.

5. Đối với công viên cây xanh và khu TDTT:
5.1. Công viên và khu TDTT bao gồm:

- Khu công viên cây xanh TDTT thứ nhất: Diện tích 1,3 ha được bố trí ở cụm khu dân cư Đoâng Bắc cạnh trường cấp 1 và cấp 2 (cụm F).
- Khu công viên cây xanh TDTT thứ hai: Diện tích 0,73 ha, được bố trí ở trong cụm khu dân cư Đông Nam (cụm E).
- Vườn hoa lớn: Diện tích 0,74 ha bố trí tại ngã tư trục đường chính Nam Bắc, Đông Tây. Các vườn hoa nhỏ bố trí trong cụm A, cụm B và cụm C có diện tích lần lượt là 0,21 ha, 0,4 ha,và 0,41 ha.

Tổng cộng diện tích công viên cây xanh TDTT tổng cộng là 5,11 ha.
5.2. Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng công viên cây xanh và khu TDTT được quy định tại bảng 5. 
6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-Tổ chức 2 trục đường chính Đông Tây và Nam Bắc xuyên qua khu dân cư. Trục chính Đông Tây có mặt cắt ngang rộng 28m là trục không gian cảnh quan chính của khu dân cư.
 - Tại ngã tư giữa hai trục đường chính dọc (Bắc Nam) và chính ngang (Đông - Tây) bố trí các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp, câu lạc bộ văn hóa, hành chính tầng cao 2 - 3 tầng, tạo điểm nhấn về kiến trúc và không gian cho khu dân cư.

- Tổ chức các loại hình nhà ở khác nhau về mật độ xây dựng, về tầng cao, về sân vườn, kết hợp bố trí cài xen các khu công viên, công trình công công, tạo sự đa dạng, không những đáp ứng về nhu cầu sử dụng mà còn là nhu cầu thẩm mỹ về mặt không gian – cảnh quan – kiến trúc.

7. Chỉ giới xây dựng và màu sắc công trình 

- Đối với các lô nhà liên kế dọc đường tỉnh 768, khoảng lùi của công trình xây dựng so với chỉ giới đường đỏ là 5m.

- Đối với các lô nhà liên kế dọc đường lộ giới 28m->19m, khoảng lùi là 3m.

- Đối với các lô nhà liên kế dọc đường lộ giới 17m->12m, khoảng lùi là 2m.

- Đối với các lô nhà vườn và ký túc xá công nhân, khoảng lùi là 4m.

- Các ban công của nhà ở được phép xây nhô ra 1m so với chỉ giới xây dựng.

- Đối với các lô xây dựng công trình công cộng, khoảng lùi là 6m.

   - Ngoại thất các công trình xây dựng nên có màu sáng, tránh sử dụng màu sẫm trên diện rộng, không sử dụng quá 3 màu cho một công trình, đảm bảo sự hài hòa về màu sắc cho dãy phố.

* Các công trình thương mại – dịch vụ – công cộng phải được Sở Xây dựng thỏa thuận kiến trúc trước khi lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Điều 8. Việc quản lý cây xanh đô thị được quy định như sau:

- Việc trồng cây không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại móng công trình ngầm. Không gây nguy hiểm (không trồng cây dễ gãy, đỗ), không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường (không trồng các loại cây tiết ra những chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng). 

- Việc tổ chức cây xanh đô thị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, điều kiện vệ sinh, bố cục không gian kiến trúc, quy mô, tính chất cũng như cơ sở kinh tế của khu quy hoạch.

Điều 9.  Hạ tầng kỹ thuật 

1. Giao thông: Mạng đường khu nhà ở Thạnh Phú bao gồm:

a. Đường đối ngoại:

- Đường số 9 (chạy dọc ranh phía Nam) và đường số 12 (chạy dọc ranh phía Đoâng) là đường chính khu vực, lộ giới 2m, (cắt A- A) (mặt đường: 12m, vỉa hè: 8m × 2);

- Đường tỉnh 768 (chạy dọc ranh phía Tây) là đường chính khu vực, lộ giới 24m (cắt B - B), mặt đường: 14m, vỉa hè 5m  × 2;

b. Các tuyến đường chính và nội bộ khu ở:

- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 25m (cắt 2-2), mặt đường: 9m, vỉa hè: 8m × 2.

- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 21m (cắt 3-3), măït đường: 9m, vỉa hè: 6m × 2.

- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 19m (cắt 4-4) (măït đường: 7m, vỉa hè: 6m × 2).
- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 17m (cắt 5-5) (măït đường: 7m, vỉa hè: 5m × 2).
- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 14m (cắt 6-6) (maêït đường: 6m, vỉa hè: 4m × 2). 

- Đường chính khu nhà ở, lộ giới 12m (cắt 7-7) (măït đường: 6m, vỉa hè: 3m × 2).
c. Mạng lưới đường giao thông được xác định cụ thể theo các tiêu chí tại bảng 6 (bảng quy định lộ giới).
- Cân bằng đất đai giao thông ở mức 33,61% > 20.

- Vỉa hè lát gạch đá mài hoặc gạch bê tông tự chèn.

2. Hệ thống cấp điện: 

- Dùng nguồn điện Quốc gia qua tuyến 22KV lấy từ trạm 110/22KV Thạnh Phú. Mạng lưới phân phối cho khu vực phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục.

- Xây dựng tuyến trung thế 22KV dài 5 km.

- Xây dựng tuyến hạ thế 0,4 KV dài 22 km.

- Xây dựng tuyến chiếu sáng đường dài 22 km.

- Xây dựng các trạm hạ thế 22/0,4 KV.

- Hành lang an toàn đối với đường dây trung thế là 2m so với đường dây trong cùng phía, đường dây hạ thế là 1m.

- Không tự ý câu móc điện, nếu có nhu cầu phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

3. Hệ thống cấp nước:

- Từ các tuyến cấp nước Þ300, Þ200 bố trí tuyến ống chính chia làm 3 khu vực cấp nước với các tuyến ống Þ150 -  Þ100 tạo thành mạng vòng cấp nước cho khu vực và các tuyến ống phân phối Þ80 - 50 chạy dọc trên các tuyến đường tới các điểm dùng nước.

-Tại các ngã ba, ngã tư đường bố trí trụ chữa cháy Þ100 với khoảng cách 100-150m/trụ.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng nước cung cấp đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Hệ thống cấp nước được thiết lập trên vỉa hè và được lắp đặt đường ống cấp nước vào từng nhà. Trường hợp đường ống có sự cố trên vỉa hè, chủ hộ phải báo cáo chủ đầu tư, không được tự ý vào đường đục ống làm hư hại các công trình hạ tầng kỹ thuật.

4. Hệ thống thoát nước: 

- Chọn giải pháp thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng. 

- Cống thoát nước thải dùng cống BTCT. Cống có độ dốc bám theo độ dốc địa hình, và độ dốc tối thiểu 0.005 - 0.025. 

- Nước thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp. Cấp thứ nhất, tại các công trình nước thải được xử lý thông qua bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Cấp thứ hai, nước thải bẩn được xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

5. Hệ thống thông tin liên lạc: 

- Hệ thống các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ. 

- Từ  Bưu điện KCN Thạnh Phú với chiều dài khoảng 2km, có các tuyến giáp đồng có tổng dung lượng khoảng 4.000 số đưa tới khu vực thiết kế. Hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực là một hệ thống cống bể thông tin chờ nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin nói trên khi mạng cáp được triển khai.
Chương  III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10.

- Quyđđịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý xây dựng phải dựa trên thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng (Tỷ lệ 1/500) và Quy định này để hướng dẫn việc thực hiện xây dựng trong khu quy hoạch chi tiết dân cư Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu./. 
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